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TÓM TẮT Nghề lưới đăng ở Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung có một vị trí 
quan trọng trong nghề hải sản, không những về sản lượng cá có chất lượng 
cao mà còn góp phần không nhỏ vào việc xuất khẩu. Sản lượng nghề đăng 
chỉ chiếm 0,5% tổng sản lượng toàn ngành hải sản nhưng giá trị xuất khẩu 
chiếm tới 15%. 
Hiệu suất khai thác trung bình dưới góc độ về sản lượng là 0,7 tấn/1 lao 
động/năm, thấp hơn so với toàn ngành (2,3 tấn/1 lao động/năm), nhưng dưới 
góc độ về giá trị xuất khẩu thì cao hơn nhiều lần, 1 lao động nghề cá của 
toàn ngành góp 0,9 triệu đồng/năm cho xuất khẩu còn 1 lao động nghề lưới 
đăng góp 9,4 triệu đồng/năm. 
Thành phần loài trong lưới đăng rất đơn giản, mỗi lưới thường chỉ xuất hiện 
4 - 5 loài, thậm chí có khi chỉ một loài Cá Thu Vạch. 
Điều kiện tự nhiên của vùng biển Nha Trang rất thuận lợi cho nghề lưới 
đăng vì rất gần vùng nước đại dương có độ muối cao. 
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ABSTRACT The pelagic weir (Luoi Dang) fishery in Nhatrang is very important to the 
economy of Khanh Hoa province. The production of weir fishing is 
approximate 0.5 percent of total catch of fishes and the exported value 
making up about 15 percents of total export in Khanh Hoa province. The 
average yield of the catch of fishes a was 0.7 ton per fisherman per year. 
There were twenty-three species catched by weir and the Scombridae and 
Thunnidae species occurred mainly, which is higher than 50 percents of total 
catches. The condition of Nhatrang waters is relatively advantageous for weir 
fishery because the oceanic waters and currents always exist in this region. 

 
 
I. MỞ ĐẦU 
 

Tỉnh Khánh Hòa nằm ở vùng 
Nam Trung Bộ, là tỉnh ở cực đông của 
tổ quốc, cách tỉnh cực tây tới   350 km,  
rất gần với vùng nước đại đương và các 
dòng hải lưu, tạo điều kiện tốt cho các  

 
 
loài cá nổi di cư tới sát vùng bờ. Chiều 
dài bờ biển từ đỉnh đèo Đại Lãnh đến 
cầu Sông Quân (Cam Ranh) dài       
160 km, còn nếu tính cả chiều dài các 
đảo thì có thể gấp 3 lần. Dọc bờ biển 
Khánh Hòa có trên 200 hòn đảo lớn 
nhỏ, là những chướng ngại vật nằm 



 208 

trên dòng chảy gần bờ đã làm đổi 
hướng tạo thành dòng chảy cục bộ và 
sự xáo trộn mạnh của nước là những 
nơi cá nổi tập trung, vì có bóng núi và 
giàu thức ăn. Ngư dân đã qua theo dõi 
nhiều năm, xác định được các vị trí 
tương đối chính xác để đặt lưới đăng 
đánh bắt cá rất hiệu quả. Vì lẽ đó bờ 

biển thì dài mà các vị trí đặt lưới đăng 
rất ít, thời kỳ cao nhất toàn tỉnh chỉ có 
36 vị trí, trong đó thành phố Nha 
Trang nhiều nhất, gồm 13 điểm. Hiện 
nay thành phố Nha Trang chỉ còn 5 vị 
trí còn hoạt động là: Hòn Nọc, Sông 
Hồng, Hòn Xưởng, Thạch Dự và Lam 
Dự (Hình 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hình 1: Vị trí các trạm khảo sát 
Position of survey stations 

 
 
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

1. Vị trí nghiên cứu 

Vùng nghiên cứu nằm ở phía 
đông nam Hòn Tre, từ Hòn Một ở phía 
tây kéo dài đến Hòn Nọc ở phía đông 
(12009’30’’N - 12011’20’’N - 109018’00’’E 
- 109020’20’’E), và từ Hòn Mun ở phía 
nam kéo dài đến Hòn Xưởng ở phía 
bắc. Toàn bộ nghề đăng của Nha Trang 
đều hoạt động ở vùng này, nơi có các 
hòn và các mõm đá nhô ra của Hòn 
Tre (Hòn đảo lớn có diện tích tới 36 
km2). Các trạm ghi ở bản đồ.  

Tương ứng với các tên: 
Trạm 1: Thạch Dự 
Trạm 2: Lam Dự 
Trạm 3: Sông Hồng 
Trạm 4: Hòn Xưởng 

Trạm 5: Hòn Nọc 

2. Thu thập và thống kê số liệu 

Đã dựa vào sổ nhật ký của các 
hợp tác xã và tư nhân để thống kê sản 
lượng cá của Nha Trang liên tục trong 
9 năm (1993 - 2001), riêng đối với hợp 
tác xã Thống Nhất (Vĩnh Phước, Nha 
Trang), là một hợp tác xã tương đối ổn 
định về vị trí khai thác và chủ quản lý 
đã thống kê sản lượng 17 năm liên tục 
(1983 - 2000). 

Để đánh giá biến động theo 
tháng, đã thống kê số liệu của hợp tác 
xã Thống Nhất 5 năm liền (1997 - 
2001) với số lượng 45 lần tháng. 

Đã phân tích trọng lượng thân 
trung bình 35.424 cá thể của 2 năm 
(2000 - 2001). 
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3. Công cụ khai thác 

Lưới đăng là loại lưới cố định, cỡ 
lớn, đánh bắt ở vùng ven bờ, gồm có:  

- Cánh lưới để cho cá đi theo 
hướng mà mình muốn, trên đường bơi 
ở dọc bờ.  

- Chuồng lưới chứa cá, có cánh 
phụ tạo thành một hom để cá dễ vào 
mà khó ra.  

Tùy theo địa hình bờ mà thiết kế 
lưới cho phù hợp: nơi nước có đáy mềm 
người ta dùng cây dài cắm xuống đáy 
theo hình tròn để treo lưới thành 
chuồng lưới, còn cánh lưới thì tạo nên 
bởi hàng cây dài hướng về phía hom 
của chuồng lưới để hướng cá bơi về đó. 
Đối với nơi có bờ đá, người ta tạo cánh 
lưới và chuồng lưới bằng cách cố định 
lưới bằng dây cáp được cột chặt vào 
(cốt gang) bờ và neo cái. Trên dây cáp 
này treo lưới để hướng cá đi về phía 
chuồng lưới. Người đánh cá phải 
thường xuyên quan sát số lượng cá đã 
có trong chuồng để quyết định khóa 
hom và thu hoạch. 
4. Đối tượng khai thác 

Đối tượng đánh bắt của nghề lưới 
đăng là cá nổi di cư theo mùa, hoặc tìm 
mồi. 

 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Hiện trạng của nghề lưới đăng ở 
Nha Trang (Bảng 1, 2) 

Theo những tài liệu ghi chép lại 
thì nghề lưới đăng của tỉnh Khánh 
Hòa, sau khi du nhập từ Bình Định vào 
đến nay đã có trên dưới 100 năm lịch 
sử. Đây là nghề vất vả, ngư dân phải 
dầm mưa dãi nắng và cũng không ít tai 
nạn. Vụ tai nạn khủng khiếp nhất đã 
xảy ra ở Hòn Xưởng (Bích Đầm) vào 
cuối tháng 1 cách đây đã lâu (không 
nhớ cụ thể) khi vụ gió cây khô làm cho 
cả một phường lưới đăng gồm 32 người 
đã gửi thân dưới đáy biển.  

Sau giải phóng Nha Trang nửa 
năm, ngày 17.10.1975 Ty Thủy Sản 
Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị đầm 
đăng toàn tỉnh. Báo cáo tại Hội nghị 
cho biết, trước đây (trước năm 1975) 
sản lượng nghề lưới đăng có năm 
chiếm 1/4 - 1/3 tổng sản lượng cá của 
tỉnh, lại là những loài có giá trị kinh 
tế cao. Ngay từ trước giải phóng sản 
lượng cá của nghề đăng cũng đã chiếm 
tỷ trọng thấp dần vì các nghề lưới vây, 
lưới cản, lưới giã tăng nhanh. Tuy vậy 
giá trị của nghề đăng cũng rất lớn. 

Thành phố Nha Trang có nghề 
lưới đăng phát triển nhất, gần 500 
người chuyên làm nghề này từ đầu 
năm 1975 với số tiền thuê khoán là 27 
triệu tiền cũ (của Ngụy) tương đương 
với 44 ngàn tiền ngân hàng lúc bấy 
giờ. Tổng sản lượng cá thời bấy giờ 
(1975 - 1976) của Nha Trang khoảng 
4.000 tấn (giảm sút rất lớn, vì số tàu 
vượt biên), trong đó sản lượng của 
nghề đăng cũng chiếm khoảng 500 tấn. 
Những năm tiếp theo, nghề cá phục 
hồi, sản lượng cá lưới đăng tăng dần. 
Kết quả thống kê của đề tài từ nhật ký 
của các phường lưới đăng thành phố 
Nha Trang từ năm 1993 - 2001 cho 
thấy sản lượng cá nghề đăng dao động 
từ 65,5 tấn đến 183,4 tấn, trung bình 
mỗi năm đạt 104,1 tấn. Sản lượng cá ở 
giai đoạn 1993 - 1996, trước khi có chủ 
trương đánh bắt xa bờ tương đối cao, 
dao động từ 118,3 - 183,4 tấn, trung 
bình 147,4 tấn. Còn ở giai đoạn 1997 - 
2001, dao động từ 65,0 -77,2 tấn, trung 
bình 65,5 tấn, chỉ bằng 50% sản lượng 
của giai đoạn trước. Một trong những 
nguyên nhân của hiện tượng trên là sự 
gia tăng đánh bắt cá nổi ở phía ngoài 
các vị trí đặt đăng, làm cho cá “ngại” 
vào bờ. Đó cũng là 1 kết quả của sự 
chuyển dịch kinh tế. Về giá trị kinh tế, 
cá lưới đăng luôn luôn có giá trị cao và 
đại bộ phận được chế biến đông lạnh 
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xuất khẩu, giá trị trung bình mỗi năm 
thu được 1346,8 triệu đồng, 1 kg có giá 
trị trung bình 13.500 đồng, cao gấp 
nhiều lần của nghề lưới kéo. 

Khảo sát cụ thể hợp tác xã Thống 
Nhất (Vĩnh Phước, Nha Trang) 17 năm 
liên tục (1983 - 2000) thấy được sản 
lượng cá lưới đăng dao động từ        

30,8 tấn/năm đến 416,3 tấn, trung bình 
121,5 tấn/năm, xu thế giảm dần. Tỷ lệ 
Cá Thu Ngừ (trừ năm 1994) các năm 
còn lại đều chiếm từ 18,4 - 100,0%, 
trung bình là 45,0%; tổng giá trị (từ 
1995 - 2001) hàng năm từ 394,8 triệu 
đến 1218,1 triệu, trung bình là 743,6 
triệu.

Bảng 1: Sản lượng cá của nghề lưới đăng của Nha Trang từ năm 1993 – 2001 
Production of weir fishing in Nhatrang in 1993-2001 

Năm Sản lượng (tấn) Giá trị (triệu đồng) Ghi chú 
1993 183,4 1756,5 
1994 144,0 1624,4 
1995 143,9 2277,9 
1996 118,3 1949,3 

Thời kỳ chưa có chủ trương 
đánh cá xa bờ 

1997 76,3 1411,1 
1998 60,7 537,8 
1999 77,2 1178,5 
2000 65,0 1386,0 
2001 68,3 763,6 

Thời kỳ có chủ trương  
đánh cá xa bờ 

Tổng cộng 937,1 12885,1  

X  104,1 1431,7  

Bảng 2: Sự biến động sản lượng cá nghề lưới đăng theo năm 
của hợp tác xã Thống Nhất (Vĩnh Phước) Nha Trang* 

Variation of weir fishing production of Thong Nhat co-operative (Vinh Phuoc) - Nha Trang* 
Năm Tổng sản lượng  

(tấn) 
Sản lượng  

Cá Thu Ngừ (tấn) 
Tổng giá trị 
 (triệu đồng) 

Tỉ lệ phần trăm  
Cá Thu Ngừ 

1985 179,6 86,3 - 48,0 
1986 270,1 42,5 - 15,7 
1987 139,6 55,1 - 39,5 
1988 138,8 29,7 - 21,4 

1989 416,3 179,2 - 43,0 
1990 210,1 38,6 - 18,4 

1991 109,0 28,1 - 25,8 
1992 138,0 30,1 - 21,8 
1993 72,3 15,2 - 21,0 
1994 63,2 4,3 - 6,8 

1995 49,8 49,8 961,9 100,0 
1996 30,8 27,7 570,3 89,9 

1997 54,1 31,8 896,3 58,7 
1998 34,0 24,5 394,8 72,0 
1999 38,5 11,5 517,4 29,9 
2000 43,5 33,5 1218,1 77,0 

2001 43,0 33,5 646,5 77,9 

  2030,7 721,4 5205,3 766,8 

TB/vuï 119,5 42,4 743,6 45,1 

Dao động 30,8 - 416,3 4,3 - 179,9 395 - 1.218 6,8 - 100,0 

* Chú thích: Hợp tác xã Thống Nhất có 2 vị trí đặt đăng là Sông Hồng và Hòn Xưởng 
(xem bản đồ) 
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2. Hiệu suất khai thác (Bảng 3 và 
4)  

Lưới đăng là công cụ khai thác cố 
định chờ cá đến với lưới, chứ không 
thể dùng lưới đi tìm cá, vì vậy tính 
may rủi là rất lớn. Năm nào cá di cư 
vào sát bờ do điều kiện môi trường 
hoặc do cá theo mồi, lưới đăng sẽ thu 
hoạch được nhiều, người ta gọi là “được 
mùa” còn ngược lại được gọi là “mất 
mùa”. Chữ “được mùa” và “mất mùa” 
không phản ảnh đúng bản chất của nó. 
Kết quả thống kê sản lượng cá theo 
từng tháng và liên tục 5 năm liền 
(1997 - 2001) của hợp tác xã Thống 
Nhất cho thấy mùa cá của nghề lưới 
đăng rất có qui luật: bắt đầu từ tháng 2 
và kết thúc vào tháng 9 hàng năm, 
mùa rộ từ tháng 3 - 8 đỉnh cao vào các 
tháng 4 và 5, hai tháng này chiếm tới 
56,1% tổng số cá của vụ khai thác. Như 
vậy là mùa khai thác cá của nghề đăng 

tháng 3 đến tháng 8, chủ yếu từ tháng 
4 - 7. Hiệu suất khai thác một vụ của 
HTX Thống Nhất từ 34,12 tấn đến 
79,21 tấn, trung bình 49,53 tấn và mỗi 
tháng dao động từ 4,3 - 9,9 tấn trung 
bình là 6,2 tấn. Hàng ngày ở vị trí 
quan sát người ta phải theo dõi liên tục 
nếu có cá vào chuồng thì khóa hom để 
thu cá, vì vậy số lần thu hoạch trung 
bình mỗi tháng chỉ khoảng 12 - 15 lần 
(ngày). Số ngày thu hoạch mỗi vụ 
chính dao động từ 72 - 90 ngày, hiệu 
suất khai thác trong ngày dao động từ 
0,56 - 0,68 tấn.  

Hiệu suất khai thác cũng thay đổi 
theo vị trí địa lý, điều này được chỉ rõ 
khi so sánh sản lượng thu hoạch theo 
mùa, theo tháng của trạm 3, 4, 5 có vị 
trí từ bờ ra khơi, từ bảng 4 có thể thấy 
sản lượng theo mùa, theo tháng đều 
tăng từ trạm 3 đến trạm 5 (có thể là 
trạm ở gần đường đi của cá hơn). 

 
Bảng 3: Biến động sản lượng (tấn) theo tháng của nghề lưới đăng 

ở HTX Thống Nhất (Vĩnh Phước) Nha Trang 
Monthly variation of weir fishing production (ton) 

 in Thong Nhat co-operative (Vinh Phuoc) - Nha Trang 
 

Năm 
1997  1998  1999  2000  2001  

  

Tháng Sản 
lượng 

% Sản 
lượng 

% Sản 
lượng 

% Sản 
lượng 

% Sản 
lượng 

% Sản  
lượng 

X  % 

2 0,56 1,1 0,95 2,8 - - 0,10 0,1 0,92 2,1 2,53 0,63 1,0 

3 5,49 10,1 4,66 13,7 5,23 13,6 7,39 9,3 7,14 16,4 29,91 5,98 12,0 

4 11,06 20,4 8,86 25,9 8,16 21,3 38,68 48,8 18,49 42,5 85,25 17,05 34,2 

5 16,08 29,8 8,64 25,3 6,68 17,3 16,76 21,2 4,73 10,9 52,89 10,58 21,2 

6 5,28 9,8 3,89 11,4 4,02 10,4 8,41 10,6 5,08 11,7 26,68 5,34 10,7 

7 12,72 23,5 2,38 7,0 5,89 15,3 2,42 3,1 5,09 11,7 28,50 5,70 11,4 

8 2,90 5,3 3,66 10,7 6,74 17,5 5,11 6,5 2,04 4,7 20,45 4,09 8,2 

9 - - 1,08 3,2 1,77 4,6 0,34 0,4 - - 3,19 1,06 1,3 

  54,09 100,0 34,12 100,0 38,49 100,0 79,21 100,0 43,49 100,0 249,40 50,43 100,0 

X  7,7  4,3  5,5  9,9  6,2  33,5 6,7  
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Bảng 4: Biến đổi sản lượng (tấn) của nghề đăng ở các hợp tác xã theo vị trí địa lý 
Variation of weir fishing production (ton) in Co-operatives 

 according to geographical location 
 

Vị trí đặt đăng 
 Năm Tháng 

Sông Hồng (trạm3) Hòn Xưởng (trạm 4) Hòn Nọc (trạm 5) 

Ghi 
chú 

3 1,65 3,58 8,94  

4 2,80 5,38 11,99  

5 3,10 3,58 4,95  

6 2,22 1,80 3,13  

7 3,01 2,87 6,08  

8 3,51 3,23 2,85  

9 1,55 2,16 8,29  

1999 

  17,84 22,60 46,23  

3 3,30 4,09 4,26  

4 13,09 25,59 34,45  

5 6,49 10,27 14,05  

6 3,49 4,92 5,84  

7 1,05 1,37 2,00  

8 2,78 2,33 3,44  

9 0,34  0,59  

2000 

  30,54 48,57 64,63  

3 3,24 3,90 3,86  

4 9,48 9,01 13,61  

5 1,65 3,08 1,96  

6 1,15 3,93 4,54  

7 2,52 2,57 2,46  

8 1,20 0,84 2,18  

2001 

  19,24 23,33 28,61  

 
 
3. Thành phần loài 

Lưới đăng bắt những loài cá nổi, 
di cư nên số loài trong mỗi lưới rất ít, 
có khi tập trung vào chỉ 1 vài loài như 
Cá Thu. Có 23 loài cá xuất hiện trong 
cá đánh được, nhưng sản lượng chủ yếu 
là Cá Thu, Cá Ngừ. Hai loại này chiếm 
gần 50% và có giá trị kinh tế cao, 
chiếm hơn 90% giá trị kinh tế. 

Đáng chú ý là nhiều loài cá 
thường sống ở đại dương, nhưng đã gặp 
trong lưới đăng như: Cá Ngừ Vây Vàng, 
Cá Thu Ngàng, Cá Gòn, Cá Cờ. Ngày 
8/6/2001 đã bắt được 2 con Cá Cờ nặng 
123 kg (mỗi con nặng 61,5 kg); ngày 
24/6/2001 bắt được 1 con Cá Ngừ (Bò 
U, Bò Gù) nặng 73,0 kg; ngày 
10/6/2001 bắt được 1 con Cá Thu (Cá 
Hủ) nặng 19,5 kg. 
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Bảng 5: Biến đổi trọng lượng thân trung bình w của Cá Thu ở Hòn Nọc (Nha Trang) 

Variation of average body weight of mackerel ( w ) in Hon Noc (Nha Trang) 
 

Năm Ghi chú 
2000 2001  Tháng 

w  (g) 
Số con (n) w  (g) Số con (n)  

2 4.743 60 2.616 1.477  
3 2.451 357 2.179 3.480  
4 2.196 13.554 2.081 6.539  
5 2.150 1.686 1.969 995  
6 2.046 866 2.085 2.175  
7 2.353 582 2.445 1.005  
8 2.479 1.016 2.713 802  
9 3.040 45 3.294 785  
  21.458 18.166 19.382 17.258  

 
Kết quả phân tích trọng lượng 

thân trung bình ( w ) của Cá Thu (chủ 
yếu là Cá Thu Vạch còn có tên Cá Thu 
Ngàng) theo tháng, trong 2 năm (2000 
-2002) cho thấy, đầu mùa (tháng 2) bắt 
được cá lớn (4.743 g/con) sau đó giảm 
và đến giữa mùa (tháng 5, 6) là cá nhỏ 
nhất (2.046 g/con). Các tháng tiếp theo 
cá lớn tăng dần đến tháng 9 (cuối mùa) 
trọng lượng trung bình cá thể là     
3.040 g/con. Hiện tượng này cũng được 
lặp lại ở năm 2001. Có thể giải thích 
điều này bởi qui luật di cư của cá: 
thông thường việc kết đàn di cư theo 
kích thước, đàn cá có kích thước lớn 
họp đàn và di cư trước đàn cá có kích 
thước nhỏ. Cá Thu thường họp thành 
đàn lớn, có mẻ lưới đăng bắt được 400 - 
500 con, có kích cỡ rất giống nhau.  
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